Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 1

Một loài thực vật, gen A quy định cây cao, gen a quy định cây thấp, gen B quy định thân cây màu xanh, gen b quy định thân cây màu đỏ. Kết quả theo dõi một thí nghiệm lai 2 cơ thể có kiểu gen dị hợp thu được thế hệ con có 4 kiểu hình khác nhau với số lượng là 750 cây, trong đó có 30 cây thấp, thân đỏ. Hãy cho biết:

1. Số lượng cây cao, thân xanh đồng hợp về các gen trội (thuần chủng) là bao nhiêu?

2. Số lượng cây cao, thân xanh là bao nhiêu?

Bài 2

Cho lai giữa các con ruồi giấm đồng hợp tử mắt tím, cánh cụt với các con ruồi giấm kiểu dại (mắt đỏ, cánh bình thường). Kết quả ở F1, tất cả các con đều có kiểu hình kiểu dại. Lai phân tích những con ruồi cái F1 với những con ruồi đực có kiểu gen đồng hợp thu được : 

1167 con mắt tím, cánh cụt

161   con mắt tím, cánh bình thường.

157   con mắt đỏ, cánh cụt

1162 con mắt đỏ, cánh bình thường

Xác định kết quả F2 nếu cho những con ruồi F1 giao phối với nhau?
Bài 3

Một loài thực vật, gen A quy định cây cao, gen a quy định cây thấp, gen B quy định thân cây màu xanh, gen b quy định thân cây màu đỏ. Kết quả theo dõi một thí nghiệm ở một thế hệ có 4 kiểu hình khác nhau, trong đó cây thấp, thân đỏ chiếm 4% tổng số cây thu được của thí nghiệm. Hãy cho biết:

3. Cây cao, thân xanh đồng hợp về các gen trội (thuần chủng) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

4. Tỉ lệ của cây cao, thân xanh dị hợp về các cặp gen là bao nhiêu?

Cho biết tỉ lệ của cây cao, thân đỏ và cây thấp thân xanh là khác nhau.

Bài 4

Cho lai hai cơ thể thực vật cùng loài và khác nhau về ba cặp tính trạng tương phản thuần chủng. F1 thu được 100% cây thân cao, quả đỏ, hạt tròn. Sau đó cho cây F1 lai với cây khác cùng loài thu được thế hệ lai gồm:



802 cây thân cao, quả vàng, hạt dài.



199 cây than cao, quả vàng, hạt tròn



798 cây than thấp, quả đỏ, hạt tròn



204 cây than thấp, quả đỏ, hạt dài.

( Cho biết mỗi tính trạng đều do 1 gen qui định )

a) Hãy xác định qui luật di truyền chi phối đồng thời ba tính trạng trên.

b) Viết các kiểu gen có thể có của P và F1 ( không cần viết sơ đồ lai)

Bài 5

ở ruồi giÊm A quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng nằm trên NST X.

Pt/c :  Cái mắt trắng x đực mắt đỏ → F1 : chủ yếu thu được con cái mắt đỏ  và đực mắt trắng, ngoài ra thu được rất ít con cái mắt trắng đực mắt đỏ. 

Giải thích kết quả phép lai, qua đó nhận xét gì về cơ chế NST xác định giới tính ở ruồi giấm.

Bài 6

Ở ruồi giấm; Gen B qui định mình xám là trội hoàn toàn so với gen b qui định mình đen, gen F qui định cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh cụt f. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Cho hai ruồi F1 đều có kiểu gen dị hợp tử hai cặp alen giao phối với nhau, kết quả lai thu được 4 loại kiểu hình trong đó có kiểu hình mình xám, cánh cụt chiếm tỷ lệ  5%.

Các quá trình xảy ra bình thường.

Biện luận và viết sơ đồ lai cho phép lai trên.

Bài 7

a) Cho phép lai AaBbDdEe  x  AabbDdEE.  → F1 xuất hiện kiểu gen AaBbddEe. 

Xác định tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình của cá thể F1 trên.

b) Lai 2 cá thể:  AaBbDd  x  AaBbDd. Xác định tỷ lệ từng loại kiểu hình ở F1.

c) Lai 2 cá thể có kiểu gen Ab/aB, F1 thu được 4 loại kiểu hình, hoán vị xảy ra với tần số 20%.Nêu phương pháp và xác định tỷ lệ từng loại kiểu hình ở F1 ( không viết sơ đồ lai ).

Biết rằng các gen alen nói trên có mối quan hệ trội lặn hoàn toàn.

Bài 8

Xét các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng. Khi tiến hành lai 2 cá thể với nhau thu được kết quả như sau:

136 lông đen dài  :  45 lông đen ngắn


  44 lông nâu dài  :  15 lông nâu ngắn

Biết không có hiện tượng hoán vị gen với tần số 50%.

Giải thích và xác định kiểu gen của 2 cá thể đem lai.

Bài 9

Khi lai cà chua quả đỏ tròn với cà chua quả vàng bầu, F1 thu được 100% đỏ tròn. Cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 gồm 1500 cây, trong đó có 990 cây quả đỏ tròn.

Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và các cây F1 có quá trình giảm phân tạo giao tử giống nhau.

Bài 10

Lai cà chua thân cao quả đỏ với cà chua thân cao quả đỏ, F1 thu được nhiều loại kiểu hình, trong đó cà chua thân thấp quả vàng chiếm tỷ lệ 1%. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trội là trội hoàn toàn và các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Xác định các phép lai có thể có ở P ( không viết sơ đồ lai đến F1 ). Biết rằng không xảy ra tần số hoán vị 50% và tần số hoán vị là số nguyên.

Bài 11

Xét kiểu gen Ab/aB của một cơ thể, nếu biết trong quá trình giảm phân đã có 5% số tế bào xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm và có hoán vị gen. Xác định tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra?
Bài 12

Ở ong mật, gen A quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với gen a quy định cánh ngắn, gen B quy định cánh rộng là trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh hẹp. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và xảy ra trao đổi chéo.

P: ong cái cánh dài, rộng    x      ong đực cánh ngắn, hẹp  →  F1: 100% cánh dài, rộng.


a. Cho biết kiểu gen của P ?


b. Cho F1 tạp giao,ở F2 ong đực, ong cái có những kiểu hình như thế nào?


c. Nếu phép lai trên không phải là ong mật mà là ruồi giấm thì kết quả F2 giống hay khác so với phép trên? Tại sao? 

Bài 13

Ở một loài thực vật, mỗi gen qui định một tính trạng. Cho hai cây đều thuần chủng quả tròn, màu vàng và quả dài, màu đỏ lai với nhau đuợc F1. Cho cây F1 lai với cây khác thu đuợc F2 có tỷ lệ kiểu hình gồm: 

· 121 cây quả tròn, màu vàng. 

· 239 cây quả tròn, màu đỏ. 

· 119 cây quả dài, màu đỏ. 

Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. 

Bài 14

P (thuần chủng) :  quả tím dài nhăn  x  quả trắng tròn trơn  →   F1. Cho F1  x  F1  →  F2 như sau:

Trường hợp 1:  1 trắng tròn trơn : 2 tím tròn trơn : 1 tím dài nhăn.

Trường hợp 2: 9 tím tròn nhăn : 3 trắng tròn nhăn : 3 trắng dài trơn : 1 trắng dài nhăn: 9 trắng tròn trơn : 9 tím dài trơn : 3 tím dài nhăn : 27 tím tròn trơn.

Trường hợp 3: 45% tím tròn trơn : 25% trắng tròn trơn : 20% tím dài nhăn : 5 % tím tròn nhăn : 5% tím dài trơn.

Xác định kiểu gen P và viết sơ đồ lai trong mỗi trường hợp. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Nếu có hoán vị thì p < 50%. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. 

Bài 15

ở một loài sâu bọ, lai 2 cá thể ở F1 thu được 4 lớp kiểu hình phân tính theo tỷ lệ:

9 Cánh dài, chân cao ; 3 cánh dài, chân thấp; 3 cánh ngắn, chân cao; 1 cánh ngắn, chân thấp.

Biện luận, viết sơ đồ lai. Biết mỗi tính trạng đều là tính trạng đơn gen, gen trên nhiễm sắc thể thường.

Bài 16

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định quả tròn, gen b qui định quả dài; các cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường. Lai phân tích cây thân cao, quả tròn thu được FB : 512 cây thân cao, quả dài; 499 cây thân thấp, quả tròn; 151 cây thân cao, quả tròn; 147 cây thân thấp, quả dài. Xác định tần số hoán vị gen? 

Bài 17

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, 
gen B quy định quả tṛòn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng 
một cặp nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tṛòn thu được đời 
con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tṛòn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả 
tṛòn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. 

Xác định khoảng cách giữa 2 locút trên bản đồ?
Bài 18

Một cá thể di hợp 4 cặp alen Aa, Bb, Dd, Ee được lai với cá thể đồng hợp các gen lặn người ta thu được kết quả như sau:
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Xác định trật tự gen và khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể?

Bài 19

Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen; kiểu hình là thân cao, quả tròn, hoa đỏ lai phân tích với cá thể tương ứng là thân thấp, quả dài, hoa vàng. F2 thu được tỷ lệ:


- Cao, tròn, đỏ: 278

- Thấp, dài, vàng: 282


- Cao, dài, đỏ: 165

- Thấp, tròn, vàng: 155


- Cao, dài, vàng: 62

- Thấp, tròn, đỏ: 58

Xác định nhóm gen liên kết và trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể.

Bài 20

Tần số tái tổ hợp giữa các gen a, b, c, d, e và f cùng nằm trên một nhiễm sắc thể là 

(a-c) 2,5%; (f-d) 3,5%; (b-d) 4,5%; (d-e) 4%; (c-e) 9,5%; (a-b) 20,5%; (f-a) 7,5%. 

Lập bản đồ các gen đó.

Bài 21

F1 chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau đây

ABD = 10                  ABd = 10                         AbD = 190                   Abd = 190        

 aBD = 190                 aBd = 190                        abD = 10                      abd = 10   

Xác định tần số hoán vị gen của F1?      

Bài 22
Cho phép lai: Pt/c : Cây cao, quả tròn x Cây thấp, quả dài( F1: 100% Cây cao, quả dài. Cho F1 tự thụ phấn ở F2 thu được 3000 cây, trong đó có 120 cây thấp, tròn.

Biết rằng một cặp tính trạng do 1 cặp gen quy định. Mọi diễn biến của NST trong giảm phân ở các cây F1 như nhau.

Tính số lượng cây của mỗi kiểu hình F2?

Bài 23
Hiện tượng tự thụ phấn ở một cây ăn quả có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen Aa và Bb. Các alen có mối quan hệ trội lặn hoàn toàn. 

Không cần lập bảng, hãy xác định tỉ lệ mỗi kiểu hình?

Cho biết sự hoán vị gen xảy ra với tần số là 20%.
Bài 24
ở một loài thực vật: P: lá quăn, hạt trắng x lá thẳng, hạt đỏ ( 100% lá quăn, hạt đỏ

Cho F1xF1(F2 gồm 20000 cây với 4 kiểu hình, trong đó lá thẳng, hạt đỏ chiếm 4800 cây.

1. Giải thích quy luật di truyền.

2. Viết sơ đồ lai từ P đến F2
3. Nếu F2 còng thu ®ưîc 20000 cây trong đó có 3750 cây lá thẳng, hạt đỏ. Kết quả này phải được giải thích như thế nào?

Bài 25
Xét 7000 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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. Khi giảm phân đã có 280 tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen. 

Hãy tính:

1. Số giao tử mang gen AB, Ab, aB, ab?

2. Tần số hoán vị gen của phép lai trên?

Bài 26

Xét 3600 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen 
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. Cho biết tần số hoán vị gen giữa A và a là 18%.

1. Tỉ lệ tế bào xảy ra trao đổi đoạn tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân là bao nhiêu?

2. Tỉ lệ mỗi loại giao tử ?

Bài 27
Một loài thực vật có các tính trạng thân cao (A), quả đỏ(B) là trội hoàn toàn so với các tính trạng thân thấp (a), quả vàng (b). Biết 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng này cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ khi F1 nhận được kết quả như sau:

Trường hợp1: 305 cây thân cao, quả vàng; 908 cây thân cao, quả đỏ; 306 cây thân thấp, quả đỏ

Trường hợp 2: 3 cây thân cao, quả đỏ; 1 cây thân cao, quả vàng

Bài 28
Sau đây là kết quả lai phân tích ở cà chua:

165 cây có kiểu gen AaBbDd; 163 cây có kiểu gen aabbdd ; 86 cây có kiểu gen aabbDd;
88 cây có kiểu gen AaBbdd; 20 cây có kiểu gen AabbDd; 18 cây có kiểu gen aaBbdd

Xác định trình tự sắp xếp của các gen trên trong nhóm liên kết và khoảng cách giữa chúng. Cho biết các tính trạng do các gen quy định đều di truyền theo quy luật trội hoàn toàn.

Bài 29
Xét 2 cặp tính trạng tương phản ở đậu: thân cao và thân thấp; hoa tím và hoa trắng; mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Cho lai giữa 2 thứ đậu thuần chủng có tính trạng tương phản, thế hệ F1 thu được 100% cây thân cao hoa tím. Cho F1 tạp giao, F2 thu được 3900 cây, trong đó có 936 cây có kiểu hình thân cao, hoa trắng.

Cho cây F1 lai với cây đậu khác thì thu được ở thế hệ F2 gồm 673 cây, trong đó có 303 cây thân cao, hoa trắng. Cho biết tính trạng trội lặn hoàn toàn.

Xác định tỉ lệ mỗi kiểu gen ở thế hệ F2 thu được trong hai trường hợp trên.?

Bài 30

Khi cho lai 2 cơ thể thực vật thuần chủng: cây hoa đỏ, quả dẹt và ngọt với cây hoa vàng, quả tròn và chua thu được F1 dị hợp cả 3 cặp gen và có kiểu hình là cây hoa đỏ, quả tròn và ngọt. Đem các cây F1 lai phân tích, đời con thu được kết quả sau:  222 cây hoa đỏ, quả dẹt, ngọt; 212 cây hoa vàng, quả tròn, chua; 52 cây hoa vàng, quả dẹt, ngọt; 54 cây hoa đỏ, quả tròn, chua; 26 cây hoa đỏ, quả dẹt, chua ; 20 cây hoa vàng, quả tròn, ngọt; 8 cây hoa đỏ, quả tròn, ngọt; 6 cây hoa vàng, quả dẹt, chua. Xác định khoảng cách của các gen trên nhiễm sắc thể?

Bài 31

ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. 

Tiến hành hai phép lai riêng rẽ giữa hai cây cà chua đều có thân cao-quả tròn với cây cà chua thân thấp-quả bầu dục. Kết quả phân tích kiểu hình ở thế hệ lai nhận được từ hai phép lai trên cho thấy bên cạnh hai kiểu hình của các cây bố mẹ còn xuất hiện thêm hai kiểu hình mới là những cây cà chua thân cao- quả bầu dục và những cây cà chua thân thấp-quả tròn. Mỗi kiểu hình mới đã chiếm tỉ lệ 10% ở phép lai thứ nhất và 40 % ở phép lai thứ hai. 

1 - Phép lai này có tên gọi là gì? Trình bày nội dung phép lai đó 

2 - Biện luận để xác định kiểu gen của hai cây cà chua thân cao- quả tròn trong hai phép lai trên. Viết sơ đồ lai minh họa cho mỗi phép lai. 
Bài 32

ở ruồi giấm, xét hai gen trên nhiễm sắc thể thường, gen A là trội hoàn toàn so với a và gen B là trội hoàn toàn so với b. 

1. Lai hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu được ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử

lặn về cả hai tính trạng chiếm 16%.

2. Một phép lai khác giữa hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu được ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng chiếm 9%. 

Giải thích kết quả và viết các sơ đồ lai. 
Bài 33

Cho giao phối 2 ḍạng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Tần số hoán vị gen ở ruồi cái F1 trong phép lai này là bao nhiêu?
Bài 34

Xét tổ hợp gen
[image: image11.wmf]Dd
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, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là bao nhiêu?

Bài 35
	Cơ thể dị hợp 2 cặp gen qui định 2 tính trạng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng lai với một cơ thể khác. Ở con lai thấy kiểu hình mang hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1%. Tần số hoán vị gen của cơ thể dị hợp đem lai là: 

	A. 20% 

	B. 4% 

	C. 2% 

	D. Một trong các tỉ lệ trên đều có thể đúng 

	-D 


Lời giải

Bài 1

- Xác định quy luật di truyền:

     Ta có thế hệ con thu được trong thí nghiệm có 4 kiểu hình khác nhau, trong đó có 1 kiểu hình cây thấp, thân đỏ có tỉ lệ 30/750 = 4%  → Tỉ lệ này ≠ 1/16 (6,25%) 

→ Các gen liên kết không hoàn toàn, giả sử tần số hoán vị gen xảy ra là f 

( với 0 < f ≤ 0,5)

Kiểu gen của cây thấp, thân đỏ là: 
[image: image12.wmf]ab
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 = 4% = 0,04 < 0,0625 

→ hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên bố, mẹ và kiểu gen của P là dị hợp tử chéo: 

♀ 
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 x ♂ 
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Giải thích:  (không nhất thiết phải có) 
Vì f ≤ 0,5 nên giao tử ab là giao tử hoán vị gen thì ab ≤ 0,5/0,5 ↔  ab  ≤ 0,25 

→ Kiểu gen 
[image: image15.wmf]ab

ab

 có 2 giao tử ab đều là giao tử mang gen hoán vị thì tỉ lệ kiểu gen  
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 ≤ 0,25 x 0,25 ↔ 
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 ≤ 0,0625. Như vậy, nếu một kiểu gen có tỉ lệ ≤ 0,0625 

thì kiểu gen đó là sự tổ hợp của 2 giao tử mang gen hoán vị. 

Mặt khác ab là giao tử hoán vị nên kiểu gen P phải là dị hợp tử chéo.

- Xác định tần số hoán vị gen ta có:

ab là giao tử hoán vị nên có tỉ lệ là 
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 → kiểu gen 
[image: image19.wmf]ab

ab

 = 
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x
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= 0,04 

→ f 2 = 4x0,04 = 0,16 → f = 0,4

Ta có sơ đồ lai:

P:  ♀ 
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G: AB = ab =  f/2      = 0,2                AB = ab =  f/2      = 0,2

     Ab = aB = 1 - 0,2 = 0,3                Ab = aB = 1 - 0,2 = 0,3

	                 ♂ 

♀ 
	AB = 0,2
	ab =  0,2
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	aB =  0,3                

	AB = 0,2
	0,04
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thấp, đỏ
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thấp, xanh


· Số lượng cao, xanh (thuần chủng) = 0,04 x 750 = 30 cây

· Tỉ lệ cây cao, xanh = 0,04 + 0,04 + 0,06 + 0,06 + 0,04 + 0,06 + 0,06 + 0,09 + 0,09 = 0,54 → số lượng cây cao xanh = 0,54 x 750 = 405 cây

Bài 2

- Xét kết quả phép lai phân tích F1 được FB:

            Mắt tím : mắt đỏ = (1167+161)/(157+1162) = 1:1

→ F1 có 1 cặp gen dị hợp quy định tính trạng màu mắt

mà F1 đồng tính kiểu dại mắt đỏ nên suy ra P thuần chủng về tính trạng màu mắt và mắt đỏ là trội hoàn toàn so với mắt tím.

Quy ước: D_mắt đỏ; d_mắt tím

            Cánh bình thường : cánh cụt = (1162+161)/(1167+157) = 1:1

→ F1 có 1 cặp gen dị hợp quy định tính trạng cánh

mà F1 đồng tính kiểu dại cánh bình thường nên suy ra P thuần chủng về tính trạng cánh và tính trạng cánh bình thường là trội hoàn toàn so với cánh cụt.

Quy ước: E_Cánh bình thường; e_cánh cụt

- Theo kết quả đề bài FB có tỉ lệ khác 1:1:1:1 (phân li độc lập); khác tỉ lệ (1:1) (liên kết gen hoàn toàn) → Các cặp gen liên kết không hoàn toàn (hoán vị gen).

- Hai kiểu hình chiếm tỉ lệ ít hơn là kiểu hình mang gen hoán vị nên tần số hoán vị gen sẽ là:
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- Tìm kiểu gen F1: 

  Con mắt tím, cánh cụt mang gen liên kết chiếm tỉ lệ lớn → Kiểu gen F1 là dị hợp tử đều. → Kiểu gen F1 là 
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(Hoặc từ kiểu hình P thuần chủng mắt tím, cánh cụt x mắt đỏ, cánh dài → Kiểu gen P: 
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→ Kiểu gen F1: 
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- Cho F1 lai với nhau, chỉ có ruồi cái xảy ra hoán vị gen

Sơ đồ lai: F1xF1:   ♂ 
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- Kiểu gen F2:  0,22 DE/DE;  0,44 DE/de;    0,03 DE/De; 

                        0,03 DE/dE;     0,03 dE/de;    0,22 de/de

- Kiểu hình F2: 0,72 mắt đỏ, cánh bình thường;  0,03 mắt đỏ, cánh cụt; 0,03 mắt tím, cánh bình thường; 0,22 mắt tím, cánh cụt.
Bài 3

* P thuần chủng mang hai cặp tính trạng tương phản → F1 đồng nhất về kiểu gen, mang hai cặp gen dị hợp. 

* F2 có 4 kiểu h́nh, trong đó tỷ lệ 2 kiểu h́nh cao-đỏ (kiểu gen A-,bb) và thấp-xanh (kiểu gen aa,B-) khác nhau (≠ 3/16) →  2 gen di truyền liên kết (nằm trên cùng một nhiễm sắc thể). 

* F2 thấp-đỏ (kiểu gen aa,bb) = 4% →  có 2 trường hợp : 

+ % giao tử ab đực  x  % giao tử ab cái  =  40%  x  10% + % giao tử ab đực  x  % giao tử ab cái  =  20%  x  20% 

* (0,5) Kết luận : 

+ Trường hợp 1 : hai bên Cha và Mẹ đều có hoán vị với tần số : 100 - (2  x  40%)  = 20% 

(và/hoặc : 10%  x  2  =  20%) 

+ Trường hợp 2 : hai bên Cha và Mẹ đều có hoán vị với tần số : 20%  x  2  =  40% 

Bài 4

a) Qui luật di truyền:

- Các tính trạng trội là: thân cao, quả đỏ và tròn; được qui định bởi các gen trội tương ứng là: A, B và D

- F1 lai phân tích, từ tỷ lệ kiểu hình ở thế hệ lai suy ra 3 cặp gen liên kết trên một cặp NST và có xảy ra hoán vị gen




b) Kiểu gen có thể có của P và F1 là:

+ Trường hợp 1: F1 : Abd/aBD suy ra P: Abd/Abd x aBD/aBD 

+ Trường hợp 2: F1 : bAd/BaD suy ra P: bAd/bAd x BaD/BaD 

+ Trường hợp 3: F1: bdA/BDa suy ra P: bdA/bdA x BDa/BDa  

Bài 5

Bài 6

Bài 7

- P:  AaBbDdEe xAabbDdEE, suy ra F1 = 64 tổ hợp giao tử.

· F1; Tỷ lệ kiểu gen A a B b d d E e  =  2/4 . 1/2 . 1/4 . 1/2  =  2/64

- Tỷ lệ kiểu hình = (A-)(B-)(d d)(E-)  = 3/4. 1/2 .1/4 .2/2 =    6/64

- P ; AaBbDd  x  AaBbDd = ( 3A-: 1aa) ( 3B-:1bb)(3D-:1dd)


  Suy ra 8 loại kiểu hình theo tỷ lệ 27: 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1

- Phương pháp xác định % từng loại kiểu hình


  P :  Ab/aB  x Ab/aB


  F1 = 4 loại kiểu hình



( A-B-)  =  y%



( A-bb) =  t%



( aaB-) =  t%



( aabb) =  x%






x%  +  t%  =  25%

- Tính tỷ lệ kiểu hình: tần số hoán vị = 20%



Ab/aB, suy ra giao tử hoán vị là ab = 10%



Kiểu hình (aabb)  = 10%ab x  10% ab  =  1%



Kiểu hình ( A-bb) = 25% - 1%  =  24%

Kiểu hình ( aaB-) =  25% - 1%  =  24%

Kiểu hình (A-B-) =  100% - ( 24% + 24% + 1% )  =  51%
Bài 8

Giải thích và xác định kiểu gen:

- Màu lông: F1 có Đen/Nâu = 3/1, đúng định luật 2 MĐen


  Đen: A,  Nâu: a. Suy ra :  P :   Aa  x  Aa

- Kích thước lông:  Dài/ngắn = 3/1, đúng định luật 2 MĐen


  Dài: B,  ngắn: b. Suy ra : P :    Bb  x  Bb


  Xét cả 2 tính trạng:  P : đều dị hợp tử 2 cặp gen.

- Nếu 2 cặp gen này nằm trên 2 căp NST khác nhau, KGen F1 có Nâu ngắn = 1/16 ( PLĐL)


  Vậy kiểu gen của 2 cá thể đem lai là:  AABb  x  AaBb

- Nếu 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 NST thì kiểu gen lông nâu ngắn ab/ab = 1/16 = 1/8ab  x  1/2ab
· Điều này chứng tỏ có 1 cá thể liên kết hoàn toàn, 1 cá thể có hoán vị, cho giao tử ab = 1/8 ( giao tử hoán vị ). Suy ra TSHV = 1/8 x 2 = 1/4 = 25%. Kiểu gen là: Ab/ aB.

Kiểu gen của 2 cá thể đem lai là:  AB/ab  x  Ab/aB (25%)
Bài 9

- P (TP)
F1 100% đỏ tròn, suy ra: Trội, ụăn, F1 dị hợp tử 2 cặp gen, P Tchủng.

- F1 tự thụ, F2: 66% đỏ tròn ( khác PLĐL và LKHToàn) chứng tỏ đã xảy ra hoán vị gen.

- S§Lai P đến F1 đúng
F1 100% AB/ab.

- Xét F1:
AB/ab


Gọi x = AB = ab = % giao tử liên kết

Gọi y = Ab = aB = % giao tử hoán vị

Với x + y = 50%  ( các cá thể F1 hoán vị như nhau).

Vẽ khung Pennet sẽ tính được các kiểu gen tạo kiểu hình Đỏ tròn.

Suy ra: 
3x2 + 4xy + 2y2
=  66%



2(x2 + 2xy + y2) + x2 = 66%



2(x + y)2 + x2
= 66%



x = 40%,  y = 10%

Vậy tần số hoán vị gen = 10%  x  2  = 20%

- Vẽ khung Pennet, xác định tỷ lệ kiểu hình đúng.

Bài 10

- P :  Cao đỏ  x  Cao đỏ;  F1 có thấp vàng, suy ra cao đỏ là trội, F1 dị hợp tử 2 cặp gen, quy định gen đúng.

- Kiểu hình thấp vàng (lặn) có tỷ lệ 1% chứng tỏ đã xảy ra hoán vị gen.

-  ab/ab 1% = 10%ab x 10%ab. Suy ra: Ab/aB (20%)  x Ab/aB (20%) 

 Hoán vị 2 bên với f = 20%

-  ab/ab 1% = 50%ab x 2%ab. Suy ra: AB/ab x Ab/aB (4%)







Hoán vị 1 bên với f = 4%

-  ab/ab 1% = 20%ab x 5%ab. Suy ra: Ab/aB (40%) x Ab/aB (10%)




Hoán vị 2 bên với f = 40% và f = 10%

- ab/ab 1% = 40%ab x 2,5%ab. Suy ra: AB/ab (20%) x Ab/aB (5%)




Hoán vị 2 bên với f = 20% và f = 10%

- ab/ab 1% = 12,5%ab x 8%ab. Suy ra: Ab/aB (25%) x Ab/aB (16%)




Hoán vị 2 bên với f = 25% và f = 16% 

Bài 11

Xét kiểu gen Ab/aB của một cơ thể: 

-  5% tế bào Ab/aB  có hoán vị gen sẽ tạo ra 4 loại giao tử: Ab = aB = AB = ab = 1,25%.

-  95% tế bào Ab/aB  không hoán vị gen sẽ tạo ra:               Ab = aB = 47,5%.

( cơ thể đó tạo ra 4 loại giao tử đó là:                     Ab = aB = 48,75% và   AB = ab = 1,25%
Bài 12

a. 

- P khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính → P thuần chủng.

- Kiểu gen của P

-  Ong cái cánh dài, rộng: AB/AB.

-  Ong đực cánh ngắn, hẹp: ab.

b. P: AB/ AB x ab.


 Gp: AB 
        ab.


 F1: AB/ab (ong cái cánh dài, rộng);                AB (ong đực cánh dài, rộng)


GF1​: AB, Ab, aB, ab 


              AB


F2   Ong cái: AB/ AB, AB/ab, AB/aB, AB/ Ab. cánh dài, rộng

Ong đực: 


AB      cánh dài, rộng

               


ab        cánh ngắn, hẹp

aB        cánh ngắn, rộng

Ab        cánh dài, hẹp

c. 

- Ruồi giấm không có hiện tượng trinh sản.

- Ruồi giấm F1 dị hợp tử 2 cặp gen, khi lai thì F2 sẽ có 4 kiểu hình tỷ lệ khác n
Bài 13

Bài 14

Bài 15

1) Xét riêng mỗi tính trạng

a) Kích thước cánh:

Ta có  F1 :  Dài : Ngắn  = 3 : 1 ( theo ĐL2 Men đen ( tính trạng dài trội 

so với ngắn. Quy ước : A: dài ;  a: ngắn ( kiểu gen ; P: Aa  x Aa (1)                  

b. Chiều cao chân: 

Ta có F1: Cao : Thấp   = 3:1 ( theo ĐL2 Men đen ( tính trạng cao trội.

So với thấp. Quy ước: B : cao; b thấp ( kiểu gen P : Bb x Bb (2)
2) Xét đồng thời các cặp tính trạng.
a. Két hợp (1) và (2): P : Aa, Bb x Aa, Bb (3)
b.  F1 = 
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- Xét 3.1

Từ  
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 ab ( P :  AaBb ( AaBb (4)
Ta cã S§L : P : AaBb x AaBb
                    G :    AB , Ab, aB, ab 

F1 : kiÓu gen : 1AABB   : 1 AAbb     : 1aaBB              : 1 aabb

                        1AaBB    : 2Aabb        : 2aaBb

                        2AABb

                        4AaBb 

 Kiểu hình -  9(dµi-cao) :  3(dµi-thÊp) : 3(ng¾n-cao) :  1(ng¾n-thÊp)

- Xét 3.2

 Từ 
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F1  kiểu gen
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Kiểu hình: 
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 dài, cao; 
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 dài, thấp; 
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 ngắn, cao; 
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Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

- F1 dị hợp tử 3 cặp lai phân tích cho 6 kiểu hình với tỷ lệ khác phân ly độc lập, khác liên kết hoàn toàn chứng tỏ đã xảy ra hoán vị gen.

- Dựa vào kiểu hình F1 quy ước gen:


A: thân cao;  a: thân thấp. B: tròn;  b: dài.  D: hoa đỏ; d: hoa trắng.

            -        278 cao tròn đỏ (A-B-D-) có giao tử     
ABD
· 282 thấp dài vàng (aabbdd) có giao tử 
abd
· 165 cao dài đỏ (A-bbD-) có giao tử 
AbD
· 155 thấp tròn vàng (aaB-dd) có giao tử 
aBd
· 62 cao dài vàng (A-bbdd) có giao tử 
Abd
· 58 thấp tròn đỏ (aaB-D-) có giao tử 
aBD
- Hai giao tử liên kết có tỷ lệ cao ABD=abd = 278+282/1000:2 = 28%

- Hoán vị giữa B và D: AbD = aBd = 165 + 155/1000 : 2 = 16%

- Hoán vị giữa A và D : Abd = aBD = 62 + 58/1000 : 2 = 6%

- Vậy vị trí sắp xếp là A đến D đến B, nhóm gen liên kết là ADB
                           A                         D                                                  B

 

12cM


32 Cm
Bài 20
Ta có tần số tái tổ hợp của (a-b) = 20,5% = 20,5 cM là lớn nhất → a và b nằm ở 2 đầu của nhiễm sắc thể.

· Tần số tái tổ hợp (a-c) = 2,5% = 2,5 cM

·                              (f-a) = 7,5% = 7,5 cM

→ c nằm giữa a và f và (c-f) = 7,5 – 2,5 = 5,0 cM

                                       (c-b) = 20,5 – 2,5 = 18,0 cM

                                       (f-b) = 20,5 – 7,5 = 13 cM

                                       (f-d) = 3,5% = 3,5 cM

                                       (b-d) = 4,5% = 4,5cM

→ d nằm giữa f và b

                                      (d-e) = 4%   = 4 cM

                                      (c-e) = 9,5% = 9,5 cM

→ e nằm giữa c và d

                           a                 c               f           e                 d           b

Bài 32
Giải thích kết quả:

-   Các cá thể đồng hợp tử lặn v̉ cả hai tính trạng ở F1 chiếm 16%, kh¸cvíi   6,25% (1/16) và 25% (1/4) →  Hai gen A và B liên kết không hoàn toàn...
- Ruồi giấm F1 đồng hợp lặn về hai tính trạng có kiểu gen ab/ab →  Ruồi đực và cái P đều cho loại giao tử ab. 
- Vì ruồi giấm đực không trao đổi chéo, nên ruồi đực P chỉ sinh hai loại giao tử AB và ab với tỉ lệ bằng nhau→ Kiểu gen ruồi đực P:  AB/ab

- Gọi x là tỉ lệ % của loại giao tử ab ở ruồi cái P, ta có:

16%  ab/ab    50% ab . x  ab      →    x = 32%

- Vì   x = 32% > 25% → Giao tử ab là giao tử không trao đổi chéo (liên kết) 

→ Kiểu gen ruồi cái P:       AB / ab
→ Tần số hoán vị giữa hai gen A và B = 100% - 2(32%)= 36%  ...

- Sơ đồ lai: 
P: 
cái 
AB 
x 
  đực       AB

                                                                                               ab 
ab

Gt P: 
32% AB : 32% ab 
50% AB : 50% ab

                                                                              18%  Ab : 18% aB

Lập bảng tổ hợp giao tử P, ta că k't quả F1:

                      Cái 
32% AB 
32% ab 
18%  Ab 
18% aB

Đực

50%AB 
16% AB 
16% AB 
9% AB 
9% AB

                                                                                        AB 
ab 
Ab 
aB

50% ab 
16% AB 
16% ab 
9% Ab 
9%  aB

                                                                                         ab 
ab 
ab 
ab

Tỉ lệ kiểu hình F1: 66% (A-B-) : 9% (A-bb) : 9% (aaB-) : 16% (aabb) ...

2 
Lập luận tương tự trường hợp 1:

- Gọi y là tỉ lệ % của loại giao tử ab ở ruồi cái P, ta có:

9%  ab/ab   50% ab . y  ab  →    y = 18% ...

- Vì  y = 18% < 25% →  Giao tử ab là giao tử trao đổi chéo.→  Kiểu gen P:  cái  Ab/aB  và  đực AB /ab ...
- Sơ đồ lai: 
P: 
cái  Ab 
x 
đực       AB

                                                                                              aB 
ab

                                                             Gt P:  32% Ab : 32% aB 
50% AB : 50% ab

                                                                       18% AB : 18% ab

Lập bảng tổ hợp giao tử  P, ta có kết quả F1:

                                 Cái 
32% Ab 
32% aB 
18%  AB 
18% ab

Đực

50%AB 
16% AB 
16% AB 
9% AB 
9% AB

                                                                                        Ab 
aB 
AB 
ab

50% ab 
16% Ab 
16% aB 
9% AB 
9% ab

                                                                                          ab 
ab 
ab 
ab

Tỉ lệ kiểu hình F1:   59% (A-B-) : 16% (A-bb) : 16% (aaB-) : 9% (aabb) ...
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